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TS – Nguyễn Đại Lai
Nền Kinh tế thế giới (KTTG) là tổng thể các mối quan hệ lợi ích của các nền kinh tế của các Quốc gia, các tổ chức Quốc tế, các liên kết kinh tế - quốc tế có mối liên hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau thông qua sự phân công lao động và hợp tác quốc tế.

Nền KTTG bao gồm hai bộ phận:

- Bộ phận thứ nhất là các chủ thể kinh tế quốc tế: là những đại diện cho nền KTTG, có phạm vi cát cứ, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ khác nhau, tác động qua lại lẫn nhau làm xuất hiện các mối quan hệ kinh tế quốc tế.

- Bộ phận thứ hai là các quan hệ lợi ích kinh tế quốc tế: đây là bộ phận cốt lõi của nền KTTG trên nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng là kết quả tất yếu của sự tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế quốc tế.

Nền KTTG đã có một bề dày lịch sử các quan hệ quốc tế khởi đầu được hình thành trên cơ sở phân công lao động tự nhiên, gắn với giai đoạn tự do cạnh tranh của Tư bản. Các mối quan hệ đó ngày càng phát triển trên các  phương diện từ bề rộng đến chiều sâu và tiến tới tính phổ biến - trở thành một hệ thống đầy đủ, mang tính chất thế giới hoàn toàn và được biểu hiện bằng nhiều thể chế quản trị toàn cầu như: Liên hợp quốc, Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS), Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Ch­​¬ng trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEB), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức lao động quốc tế (ILO) v.v. Cái đích cuối cùng mà toàn cầu hoá sẽ vận động tới chính là tạo nên một nền kinh tế toàn cầu thống nhất không còn biên giới quốc gia vÒ kinh tế  - Vươn tới một xã hội công bằng, bình đẳng, văn minh là hướng phát triển của nền KTTG trong tương lai. Quá trình toàn cầu hoá kinh tế do đó cũng là quá trình mà các chủ thể rút cuộc đều tìm thấy lợi ích của riêng mình và đó cũng chính là cơ chế vận động nội tại khách quan của toàn cầu hoá. 
Cùng với lịch sử tồn tại và phát triển đang và sẽ diễn ra, nền KTTG không ngừng vận động để phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Nền KTTG là một thực thể đa dạng, chúng vận động theo những xu hướng khách quan, những xu hướng này chi phối sự vận động của nền kinh tế của mỗi Quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, nền KTTG đang vận động chủ yếu theo 4 xu hướng sau:

+ Xu hướng thứ nhất: xu hướng tác động của sự phát triển như vũ bão của Cách mạng khoa học công nghệ (CMKHCN) đến mọi Quốc gia. Sự phát triển mang tính chất bùng nổ của cuộc CMKHCN đã gây nên sự đột biến trong tăng trưởng kinh tế, đồng thời làm cho cơ cấu kinh tế của mỗi Quốc gia biến đổi sâu sắc, chuyển xã hội loài người sang một nền văn minh mới, nền văn minh "trí tuệ" phi biên giới. Xu hướng này đã đưa tới những quan niệm mới về yếu tố và nguồn lực của sự phát triển, nó khẳng định vai trò quan trọng mang tính quyết định xã hội của con người có đào tạo và lợi ích lớn, nhó, trước, sau tuỳ thuộc vào các thang bậc trình độ trong xã hội.

+ Xu hướng thứ hai: Xu hướng quốc tế hoá đời sống KTTG. Quá trình quốc tế hoá đời sống KTTG đang diễn ra với qui mô ngày càng lớn, tốc độ ngày càng cao làm cho nền KTTG ngày càng trở thành một chỉnh thể thống nhất, trong đó mỗi Quốc gia là một bộ phận , giữa chúng có sự tuỳ thuộc vào lợi thế so sánh của nhau. Điều đó có nghĩa là mỗi một công việc của từng Quốc gia làm thì đồng thời Thế giới cũng nhận thức để quyết đoán hành động của mình. Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi giữa các Quốc gia và Quốc tế đan xen lÉn nhau. Chính đặc trưng này, ngoài ưu điểm lớn là làm cho thế giới xích lại gần nhau, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển thì loài người cũng đồng thời phải chia sẻ những rủi ro khách quan quốc tế còn tồn tại trong dài hạn như: phân hoá giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên trước tiên thường rơi vào nước kém và đang phát triển; Đồng thời cũng bao hàm cả những loại rủi ro mang tính chủ quan quốc tế như hiện tượng xuất khẩu lạm phát từ nước có đồng tiền mạnh sang nước có đồng tiền yếu hơn, hoặc những nước mạnh có khả năng chủ động làm thay đổi mặt bằng giá quốc tế mà nước yếu không đủ sức đơn phương chống lại – Loài người do đó ngày càng phải cảnh giác với những cỗ máy “in tiền” của những nước có đồng tiền “nhân danh” tiền thanh toán quốc tế (câu chuyện này đã từng nhiều lần diễn ra và nhất là đang hiển hiện trong thực tiễn từ đầu thế khỷ 21 đén nay!). Vẫn biết vậy, và chỉ có 4 cách để chống lại: i) tham gia vào liên minh tiền tệ ở qui mô rộng hơn để tạo áp lực đối trọng lớn hơn khi phải chống đỡ với trào lưu chủ động xuất khẩu lạm phát của nước có đồng tiền mạnh; ii) Thay vì nhập khẩu hàng hoá, các nước yếu thế cần phải tìm cách xuất khẩu tư bản sang nước có đồng tiền mạnh hơn; iii) Phải tạo nhiều sự đồng thuận với số lượng đông đảo hơn để có được tiếng nói ngày càng có trọng lượng hơn trong một số thiết chế quản trị toàn cầu lớn như: Liên hiệp quốc, IMF, WB, WTO...để bênh vực những nước yếu thế; và iv) Có chiến lược đào tạo, sử dụng và khai thác tốt nhất đội ngũ trí thức và công nhân lành nghề là người con của quốc gia mình ở trong và ngoài nước nhằm tạo ra những tư duy công nghiệp thời đại để đánh thức mọi tiềm năng lao động, sáng tạo của đất nước...Tuy nhiên cả 4 cách này đều khó đối với nhiều nước yếu thế hiện nay – Dù sao đó vẫn là những giải pháp mang tính chiến lược mà những quốc gia kém và đang phát triển cần khai thác và sử dụng trong các cơ hội đối thoại và hành động.  Ngày nay quá trình quốc tế hoá đang diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau (quan hệ song phương, đa phương, khu vực hoá, toàn cầu hoá) trên tất cả các lĩnh vực (sản xuất, giáo dục -  đào tạo, văn hoá - thể thao, an ninh...) – Đó cũng là quá trình của sự xuất hiện ngày càng dày đặc các cơ hội cho đối thoại và hành động. 
+ Xu hướng thứ ba: Nền KTTG đang chuyển từ trạng thái l­âng cực sang trạng thái đa cực với sự hình thành của nhiều trung tâm kinh tế và liên kết kinh tế mới. Xu hướng đối thoại và hợp tác đang  thay cho xu hướng đối đầu và biệt lập để ổn định và phát triển. Các Quốc gia đàm phán với nhau trên cơ sở lợi ích kinh tế của các bên để giải quyết mọi vấn đề (hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ), dung hoà các mối quan hệ kinh tế qua các biện pháp, chính sách lưu hoạt sao cho các bên cùng hiểu biết, cùng chia sẻ và cùng có lợi. Chính xu thé này đã và đang làm xuất hiện phương pháp mới cho các nhà kinh tế ở mỗi quốc gia trong xác định tổng cung, tổng cầu về vật tư, hàng hoá và lưu thông tiền tệ không chỉ bằng thước đo quốc gia mà cần phải bằng cả thước đo ở qui mô quốc tế.
+ Xu hướng thứ tư: Sự lớn mạnh ngoạn mục về kinh tế của vòng cung Châu ¸ - Thái Bình Dương của các Quốc gia có nền kinh tế phát triển với tốc độ cao đã làm cho trung tâm kinh tế Thế giới đã và đang chuyển dịch dần về khu vực này trong những thập niên cuối thế kỷ 20 và nhiều thập niên tới đây của thế kỷ 21. Điều đó đang tạo ra những lợi thế nhất định cho các nước trong khu vực Châu Á.

Các xu hướng vân động của nền KTTG có ảnh hưởng đến chính sách kinh tế nói chung và chính sách kinh tế đối ngoại nói riêng của mỗi Quốc gia. Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia trên thế giới đều chịu sự ảnh hưởng và sự chi phối của các xu hướng vận động này.

Việt Nam đến nay cơ bản vẫn là một nước tiểu nông, một cơ chế thương mại manh món, nhỏ lẻ và một nền công nghiệp gia công lắp ráp hoặc chế tạo ở đẳng cấp thấp... Bù lại, Việt nam có nguồn lực phát triển kinh tế (nguồn lực lao động, tài nguyên biển, thÓm lục địa, khoáng sản...) khá dồi dào, phong phó, chi phí thấp, có vị trí địa lý khá thuận lợi cho trao đổi thương mại quốc tế. Tuy có những lợi thế  nhất định về nguồn lực, song vẫn còn những hạn chế nhất định (thể chất, tư duy sản xuất nhỏ, trình độ tổ chức kỷ luật của người lao động, kỹ nghệ, công nghệ, giáo dục, luật khai thác tài nguyên thiên nhiên chưa hoàn chỉnh...) đang thách thức quá trình phát triển kinh tế theo chiều sâu – Các Lôgô căn bản, màu sắc đặc tả nền kinh tế quốc gia của Việt nam dường như vẫn đang tồn tại nhiều dưới dạng ẩn số.

Theo dự báo của các nhà phân tích kinh tế, thế kỷ 21 là một kỷ nguyên giao lưu và phát triển kinh tế vững mạnh của khu vực Châu ¸ - Thái Bình Dương. Việt Nam cũng như tất cả các nước trong khu vực đang cùng đứng trước những cơ hội, những thách thức lớn, cùng nỗ lực cố gắng để hoà mình vào xu hướng phát triển chung của khu vực và của kinh tế quốc tế. Những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước hàn gắn và xây dựng mới các quan hệ quốc tế với nhiều nước trên Thế giới. Điều đó đã tạo cho nền kinh tế đất nước có nhiều cơ hội phát triển. Kinh tế Việt nam đã có dấu hiệu tăng trưởng khá liên tục nhưng chưa mang tính bền vững, lâu dài. Chúng ta đã tích cực gia nhập nhiều tổ chức quốc tế, mềm hoá các mối quan hệ, hướng tới việc mở rộng hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, nhưng dường như đối trọng của ta, lợi thế của ta và rút gọn là vị thế của ta còn mờ ảo, tù mù và chưa thực sự rõ ràng.

Thành công kinh tế trong những năm vừa qua của Việt Nam là kết quả của một loạt chương trình điều chỉnh và cải cách theo chiều rộng là chính, dựa trên sức mạnh nội lực bề mặt như tài nguyên, lao động giản đơn và cởi trói trong nhiều cơ chế là chủ yếu ( kết quả được ghi nhận rõ ràng là: tăng trưởng khá ổn định từ 5% đến 8% một năm, tỷ lệ lạm phát thấp, xuất khẩu tăng bình quân 30%/ năm kể từ năm 1998) và đây đó đã xuất hiện thuật ngữ:"con hổ mới" ở Nam ¸ để nãi về Việt Nam. Chúng ta tự hào về điều đó và có trách nhiệm về điều đó!
Sau nhiều năm bị cô lập, qua nhiều lần đàm phán, thương lượng, Việt Nam đã có cơ hội tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế và nhận được nhiều nguồn viện trợ từ nước ngoài. Tiến trình này đã từng bước được thực hiện liên tục bắt đầu từ năm 1993. Những mối liên kết kinh tế quốc tế có được nhờ những thành tựu trong công cuộc đổi mới cơ chế đã góp phần rất nhiều vào sự tăng trưởng cao trong những năm 93-97 và 2000 - 2004. Một điểm nổi bật là khối lượng vốn đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức ODA, FDI ngày càng gia tăng, tạo đà cho sự phát triển khá ấn tượng ở khu vực này (đến mức xuất hiện một “thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” trong cơ cấu các thành phần kinh tế ở Việt nam!).
Từ giữa những năm 1980, Việt Nam đã bắt đầu thực hiện chính sách mở cửa kinh tế bằng việc mở cửa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tự do hoá dần dần lĩnh vực ngoại thương. Việc Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995 và sau đó là APEC năm 1998, ký kết hiệp định thương mại với Cộng đồng chung Châu Âu năm 1995, hiệp định song phương với Mỹ (có hiệu lực năm 2001) và cam kết đàm phán với WTO (với mục tiêu gia nhập tổ chức này ngay trong năm 2005 này) làm cho quá trình hội nhập trở thành hiện thực. Những nỗ lực trên đã tạo đà cho Việt Nam thực hiện mục tiêu hướng mạnh ra bên ngoài, theo kịp xu hướng vận động của nền KTTG.

Để hoà mình vào xu hướng vận động chung, chúng ta đã và đang xây dựng một chính sách đối ngoại linh hoạt, phù hợp với chủ trương thực hiện nền kinh tế thị trường mở, từng bước tháo gỡ những khó khăn, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế  trong tất cả các lĩnh vực với hầu hết các nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính trên Thế giới.

Thị trường XNK đã được mở rộng, đến nay ta đã có mối quan hệ thương mại thực tế với hơn một trăm nước trên thế giới. Kim ngh¹ch XK không ngừng tăng lên (bình quân trên 20% từ năm 1991-2004), tổng kim ngh¹ch XK từ chỗ xấp xỉ 1 tỷ USD năm 1991 lên đến 26 tỷ USD năm 2004. Cơ cấu xuất khẩu cũng có những chuyển dịch quan trọng, nhiều ngành sản xuất tạo ra những mặt hàng chủ lực, có khối lượng xuất khẩu lớn như: dầu thô, gạo, cà phê, hải sản, may mặc, giầy da... đã trở thành những thành viên tiên phong trong “câu lạc bộ” những ngành có doanh số xuất khẩu từ 1 tỷ USD/năm trở lên.

Việc mở rộng quan hệ ngoại thương với các nước trong khu vực và trên toàn cầu là dư địa cho công nghiệp XK ở Việt Nam phát triển, từng bước cải thiện cán cân thanh toán, tăng thêm nguồn thu cho NSNN, khuyến khích người dân tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng xã hội, ổn định và bền vững. Song do xuất phát điểm còn yếu kém, kỹ thuật, công nghệ còn lạc hậu, thiếu vốn, chưa khai thác được tối đa lợi thế, nên hàng hoá Việt Nam  khi tham gia vào thị trường thế giới cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là chịu sức ép cạnh tranh lớn. Hàng hoá của Việt Nam xuất sang các nước chủ yếu còn là hàng hoá nông sản dưới dạng thô và gia công là chính nên giá trị không cao. Vì vậy, khi hoạch định đưa ra các chính sách xuất khẩu, Nhà nước luôn khuyến khích tìm kiếm mặt hàng và dịch vụ mới, phát triển những mặt hàng đặc thù, tập trung thành những kênh hàng hoá lưu chuyển có tổ chức, có giá trị lớn, ưu tiên sản xuất các hàng hoá mà Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với các nước, nhằm thực hiện chính sách chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu để từng bước đưa nước ta trở thành một nước xuất khẩu hàng chế biến và dịch vụ, tạo lập một vị thế vững chắc trên thị trường thương mại quốc tế.

 Bên cạnh những thành công của hoạt động XK, hoạt động NK còng thay đổi với chiều hướng tích cực: "từ xuất một, nhập hai, nhập ba", đã thu hẹp một cách đáng kể khoảng cách giữa xuất - nhập. Tổng kim ngạch nhập siêu bình quân trong thập niên 90 của thế kỷ trước ở mức trên 60% thì con số này của 5 năm vừa qua chỉ còn dưới 30%. Chúng ta đang thực hiện chiến lược hướng vào xuất khẩu, từng bước thay thế nhập khẩu các sản phẩm trong nước tự sản xuất ngày càng ở đẳng cấp cao hơn, đảm bảo thực hiện nhập khẩu các máy móc, thiết bị, công nghệ thiết yếu, có hiệu quả cho nền kinh tế.

Để đạt được các mục tiêu của hoạt động XNK, Nhà nước đã không ngừng tăng cường quản lý hoạt động XNK, hỗ trợ cho sản xuất trong nước, khuyến khích tích cực thông qua việc đổi mới các chính sách: đơn giản hoá việc cấp giấy phép và cấp hạn ngạch XNK, đổi mới thủ tục thông qua Hải quan, cải cách hệ thống thuế XNK, đơn giản hoá biểu thuế và giảm chênh lệch giữa các mức thuế áp dụng; Tạo điều kiện cho các nhà sản xuất ở mọi thành phần kinh tế được tiếp cận với thị trường nước ngoài; Hỗ trợ và khuyến khích đầu tư, xây dựng các cơ sở chế biến hàng xuất khẩu; Bãi bỏ việc phân phối Quoa ta XK và thay vào đó là cơ chế đấu thầu, chuyển nhượng Quoa ta cho các doanh nghiệp; Ban hành các chính sách khuyến khích nhập khẩu theo hướng đổi mới, hiện đại hoá thiết bị và công nghệ phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước; Tổ chức lại qui trình tái sản xuất từ khâu sản xuất – chế biến - đàm phán thương mại đến xuất khẩu hàng hoá - Trong đó phát triển mạnh dịch vụ Ngân hàng phục vụ xuất khẩu thông qua việc phát triển và chuẩn bị Pháp điển hoá việc sử dụng các công cụ xúc tiến tín dụng thương mại ở khâu thanh toán như: hối phiếu, lệnh phiếu, bao thanh toán...; Bảo hộ một cách hợp lý nền sản xuất trong nước, từng bước hỗ trợ các ngành và các cơ sở sản xuất phát triển để đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài ở thị trường trong nước; Ngăn chặn có hiệu quả các hàng hoá có chất lượng thấp, hàng tiêu dùng trốn thuế giá rẻ, hàng đã qua sử dụng thâm nhập thị trường nội địa qua buôn lậu. 

Mét bộ phận thứ hai trong chính sách kinh tế đối ngoại có ảnh hưởng tích cực  đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH là vốn đầu tư nước ngoài (chủ yếu là FDI và ODA). Đầu tư trực tiếp của nước ngoài thúc đẩy việc hình thành các vùng kinh tế động lực, tăng thêm giá trị sản lượng hàng hoá, giải quyết thêm việc làm, tiếp nhận thêm nhiều công nghệ, kĩ thuật hiện đại và kinh nghiệm quản lý tiên tiến (cho đến nay nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã tạo việc làm trực tiếp cho hơn 7,5 vạn người và gían tiếp khoảng trên 10 vạn). Tốc độ thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 1991 - 1995 tăng bình quân mỗi năm là 50%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng này đã bị chững lại và có xu hướng giảm mạnh vào các năm 1998 – 2000, đến nay tốc độ trên lại đang tiếp tục phục hồi. Tỷ trọng đầu tư vào công nghiệp có xu hướng tăng dần, địa bàn đầu tư phân bố rộng hơn trên các vùng lãnh thổ và các địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn này, Nhà nước đã và đang không ngừng hỗ trợ bằng nhiều biện pháp, đặc biệt là cải thiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra Chính phủ còn tham gia tích cực vào cộng đồng thương mại quốc tế, các tổ chức quốc tế và khu vực, cố gắng rút ngắn thời gian gia nhập vào WTO - Hoà nhập với KTTG nhằm tránh phân biệt đối xử, tranh thủ được những ưu đãi mà WTO dành cho các nước đang phát triển, nâng cao vị trí quốc tế của Việt nam trong quan hệ song phương với các Quốc gia, các Tổ chức quốc tế và khu vực.

Thế giới đã và đang vận động mạnh theo hướng loài người càng ngày càng sống chung một "mái nhà" với mức độ ngày càng đầy đủ các ý nghĩa của nó: Không chỉ còn đơn giản theo nghĩa cùng một hành tinh, cùng một bầu khí quyển mà đang phát triển nhanh theo hướng phân công lao động quốc tế mạnh mẽ, phân bố thông tin một cách dày đặc và cập nhật, phân bố trí tuệ một cách nhạy bén và khoa học, thay cho sự cát cứ và bó hẹp của biên giới lãnh thổ là quá trình phi biên giới hoá hầu hết các lĩnh vực thuộc đời sống văn hoá, tinh thần và xuất hiện nhiều vấn đề toàn cầu khác: Các dòng hàng hoá, các dòng vốn và các dòng tri thức kinh tế không ngừng luân chuyển theo qui luật thị trường giữa các châu lục góp phần làm cho các nền văn minh và tri thức khoa học của tiến bộ xã hội ngày càng trở thành tài sản chung của nhân lo¹i...Víi bối cảnh đó, nơi được là điểm đến và hưởng lợi nhiều hơn sẽ thuộc về quốc gia, dân tộc nào biết coi trọng đầu t­​ thoả đáng cho nhân  tố con người với t​­ cách là nguồn năng lực biết hấp thụ nhiều hơn. X­​a cha ông ta đã từng coi người hiền tài là "nguyên khí quốc gia" thì nay ý nghĩa đó càng đặc biệt quan trọng trước hết là về mặt chất l­​îng... Việt nam đau th­​¬ng, anh dòng, cần cù, thông minh và có vị trí địa kinh tế, địa khí hậu, địa văn hoá, chính trị ôn hoà, thuận lợi v.v. đã và đang là những biểu tượng và niềm tự hào trong truyền thống dân tộc. Tuy nhiên sau tròn 30 năm giải phóng mà đói nghèo vẫn ch­​a hết, văn hoá ch­​a cao, đời sống tinh thần ch​­a hoàn toàn giải phóng; Nhiều công nghệ nền tảng của nền sản xuất để làm “L«g«” phân biệt đẳng cấp về năng lực tái trang bị kỹ thuật trong quá trình tái sản xuất giữa quốc gia này với quốc gia khác như: Công nghệ luyện thép, công nghệ chế tạo máy móc phương tiện, công nghệ hoá chất, công nghệ sinh học, công nghệ vật lý, công nghệ điện tử viễn th«ng...vÉn hầu như chưa xuất hiện với tư cách “Made by Viet names” (mặc dù đã có một số thiết bị công nghệ do các Công ty nước ngoài “Madein Viêt nam”); Các tính tõ:"c«ng bằng", "dân chủ", "văn minh" ch­​a trở thành định ngữ mang tính phổ biến gắn liền với tên của Tổ quốc Việt Nam v.v là những vấn đề không hoàn toàn thuộc về vai trò của chính trị, mà một phần rất lớn thuộc về trách nhiệm của ý thức dân tộc và năng lực hấp thụ khoa học của đất n­​íc thông qua nền giáo dục, đào tạo có qui củ. Để hội nhập với cộng đồng khu vực và thế giới, chúng ta cần phải xây dựng mét chiến lược kinh tế đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt theo nguyên tắc độc lập, tự chủ, bình đẳng cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế, phát huy các nhân tố tích cực của quá trình phát triển quốc tế để hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới theo chiều sâu và tăng trưởng bền vững làm nền tảng vật chất cho mục tiêu cuối cùng của thể chế là: xây dựng một vị thế Việt nam “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thực sự trong con mắt của chính người Việt nam 30 năm sau chiến tranh và trong cách nhìn của các đối tác quốc tế trong quan hệ hiện tại và tương lai.!.
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